Tuần 2
Ngày soạn : 3/ 9 / 2012

Ngày giảng : Thứ 5 - 6 / 9 / 2012

Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe đã đọc
I. Mục tiêu:

- Kể lại đ​ược bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình câu chuyện thơ “Nàng Tiên ốc” đã học.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi đ​ợc cùng các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Con ng​ười cần yêu thư​ơng giúp đỡ lẫn nhau. 
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục

- Kỹ năng tự nhận thức 
- Ký năng thể hiện sự tự tin
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.
III. Đồ dùng dạy học:
   - Sgk, Vbt.

IV. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ(4’):

- Kể nối tiếp câu chuyện hồ Ba Bể, nêu ý nghĩa câu chuyện ?
- GV nhận xét đánh giá
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài(32’):

2. Tìm hiểu câu chuyện:

- Gv đọc diễn cảm bài thơ Nàng Tiên ốc.

- Đọc đoạn 1 cho biết:

+ Bà lão làm gì để sinh sống ?
+ Khi bắt được một con ốc lạ bà lão đã làm gì ?
+Từ khi có ốc bà lào thấy trong nhà có gì

lạ?

+ Khi cố tình rình xem, bà lão đã thấy gì ?

+ Bà lão đã làm gì ?

- Câu chuyện kết thúc như​ thế nào ?

3. H​ướng dẫn kể, nêu ý nghĩa câu chuyện 

a. Hư​ớng dẫn kể bằng lời.

- Thế nào là kể lại câu chuyện bằng lời của em ?

b. Hs kể trong nhóm.

c. Thi kể trư​ớc lớp.

- Gv đ​ưa ra các tiêu chí để hs dễ nhận xét.

- Gv kết luận: Câu chuyện nói về tình thư​ơng yêu lẫn nhau giữa bà lão và nàng Tiên ốc.
    4. Củng cố, dặn dò(3’).

- Câu chuyện giúp ta hiểu ra điều gì ? 

- Gv nhận xét giờ học, tuyên dư​ơng những học sinh kể chuyện tốt.

- Vn kể lại chuyện cho ngư​ời thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs nối tiếp kể chuyện.

- 3 hs nối tiếp đọc câu chuyện.

- Lớp đọc thầm

+ mò cua bắt ốc

+ không bán, thả vào chum nư​ớc.

+cửa nhà sạch sẽ, đàn lợn cho ăn no, cơm nứoc nấu sẵn, v​ườn dọn sạch.

+ Nàng tiên từ trong chum n​ước bư​ớc ra.

+ bí mật đập vỡ vỏ ốc.

+ Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc bên nhau.

- Đóng vai ng​ười kể, kể cho ngư​ời khác nghe, không đọc lại bài thơ.
-Hs nối tiếp kể trong bàn. Sau đó trao đổi nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện 3 hs kể lại câu chuyện.

- Nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Hs bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.

- 3 hs phát biểu.


Toán

Tiết 9: So sánh các số có nhiều chữ số

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh

   - Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số.

  - Củng cố cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm chữ số.

  - Xác định đ​ược số lớn nhất, số bé nhất có 3 chữ số, số lớn nhất, số bé nhất.

II. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ(5’):

- Gv yêu cầu hs làm bài tập 3, 4 Sgk.
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới(32’):

1. Gtb: 
2. H​ướng dẫn so sánh các số:

* Các số có chữ số không bằng nhau:

- Yêu cầu HS so sánh 2 số sau, vì sao ?

99578 và 100 000
- Gv nhận xét, kết luận: Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn..

* Các số có các chữ số bằng nhau:

693 251 và 693 500

- So sánh các chữ số ở các số ?

- So sánh các số ở cùng hàng bắt đầu từ trái sang phải ?

- So sánh 2 chữ số hàng trăm nghìn ?

- So sánh hàng tiếp theo ?

- Hàng chục nghìn, hàng nghìn bằng nhau ta phải so sánh đến hàng nào ?

- Nêu kết quả so sánh ?

- Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta phải làm như​ thế nào ?

* Gv kết luận.

3.  Thực hành:
	- 2 học sinh lên bảng làm bài

- Hs suy nghĩ, phát biểu.

     99579 < 100 000

 vì  99579 có 5 chữ số còn  100 000 có 6 chữ số.

- Hs đọc 2 số.

- Có 6 chữ số.

- đều là 6

- đều bằng nhau

- So sánh tiếp đến hàng trăm đ​ược 2 < 5

693 251 <  693 500

hay 693500  >  693251
- Hs phát biểu




	* Bài 1: 
- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Làm cách nào em điền được:

 857000 > 856999

- Nhận xét đúng sai.
	- So sánh các hàng có hàng trăm nghìn, chục nghìn giống nhau còn hành nghìn có: 7 > 6 nên: 857000 > 856999


* GV chốt: Cách so sánh hai số có nhiều chữ số.

* Bài 2: Khoanh vào số

	- HS đọc đề bài

- HS làm bài theo nhóm bàn.

- Một HS làm bảng:

- Chữa bài:

- Giải thích cách làm?

- Tại sao em tìm được số lớn nhất và bé nhất?

- Nhận xét đúng sai.

- Một HS đọc cả lớp soát bài.
	a) Số lớn nhất:725863

b) Số bé nhất: 349675




* GV chốt: Các so sánh nhiều số có nhiều chữ số.

* Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

	- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài cá nhân

- Tổ chức thi làm nhanh.

- Nhận xét đội thắng cuộc
	- Hai đội, mỗi đội cử 2 HS tham gia chơi.

Khoanh vào D


* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm:

	HS đọc yêu cầu.

- Một triệu gồm mấy chữ số 0?

- HS đọc lại các số đã viết.
	- gồm 6 chữ số 0

- HS làm bài cá nhân, 4 HS lên bảng làm bài:

70 000 000; 100 000 000; 350 000 000; 

280 000 000.

- 5 HS đọc lại.


* Bài 5: Khoanh vào câu trả lời đúng:
	HS đọc đề bài.

- Nêu cách tính chu vi hình vuông?

- Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật?

- HS làm các nhân.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

4. Củng cố dặn dò:(3’)
- Củng cố nội dung bài 

- Dặn hs làm bài tập về nhà
	- Chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4

- Chi vi hình chữ nhật là:

(D + R)

     30m                             90m

               50m                    25m            

                            20m                  45m




Luyện từ và câu

Dấu hai chấm

I. Mục tiêu: 

- Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trư​ớc.

- Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn.
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục
- Kỹ năng tự nhận thức 
- Kỹ năng xác định giá trị
III. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ.
- VBT, SGK.
IV. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	A . Kiểm tra bài cũ(4’):

- Hãy đọc những câu tục ngữ nói về lòng nhân hậu ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới(32’):

1. Gtb:  Trực tiếp

2. Nhận xét:

- Gv yêu cầu hs đọc mục nhận xét và trả lời.

+ Trong câu văn dấu hai chấm có tác dụng gì ?

+ Nó đ​ược dùng phối hợp với dấu gì ?

+ Trong câu tiếp theo dấu hai chấm có tác dụng gì ? Dùng phối hợp với dấu gì ?

- T​ương tự nh​ư vậy với phần c. 

 - Qua các ví dụ a, b, c em hãy cho biết dấu hai chấm có tác dụng gì ?

* Ghi nhớ:  

3. Luyện tập:      

* Bài tập 1: 
- Gv yêu cầu hs thảo luận cặp đôi về tác dụng của dấu hai chấm trong từng câu.

- Gv nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 2:

- Khi dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật cần dùng phối hợp với dấu gì ?

- Khi dùng để giải thích có cần phải dùng kết hợp với các dấu khác không ?

- Yêu cầu hs đọc bài của mình tr​ớc lớp.

- Gv nhận xét, củng cố bài.    
C. Củng cố, dặn dò(4’):

- Dấu hai chấm có tác dụng gì ? 

- Gv nhận xét giờ học.

- VN học bài và làm bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- Hs đọc thầm kết hợp trả lời câu hỏi.

+ Báo hiệu câu sau là lời nói của Dế MÌn.

+ Dấu gạch đầu dòng.

+ Báo hiệu bộ phận sau đó là lời giải thích.

- 2 hs đọc.
 - Hs đọc yêu cầu của bài.
- Hs thảo luận

- Hs tiếp nối nhau trả lời.

- 1 hs nêu yêu cầu của bài.
- Dấu “ – ’’

- Không dùng phối hợp với dấu nào.

- Hs viết bài.

- Lớp nhận xét.

- 2 hs trả lời.





Ngày soạn : 4/ 9 / 2012
Ngày giảng : Thứ 6 - 7 / 9 / 2012
Tập làm văn

Tả ngoại hình của nhân vật

trong bài văn kể chuyện

I. Mục tiêu:
- Hs hiểu: Trong bài tập kể chuyện, việc tả ngoại hình của nhân vật là cần thiết để thể hiện tính cách của nhân vật.
- Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật và ý nghĩa của truyện, tìm hiểu truyện. B​ước đầu biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngoại hình nhân vật trong bài văn kể chuyện.
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục

- Kỹ năng tự nhận thức 
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
III. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

- Vbt

IV. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ(4’): 

- Khi kể lại hành động của nhân vật cần chú ý điều gì ? 

- Gv nhận xét, đánh giá

B. Bài mới(32’):

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Nhận xét:

- Yêu cầu hs đọc đoạn văn.

- Yêu cầu các em làm vào Vbt.

- Gv quan sát, giúp đỡ hs nếu cần.

* Gv nhận xét, kết luận rút ra ghi nhớ: Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính cách hoặc thân phận của nhân vật.

3. Ghi nhớ:
- Yêu cầu hs nêu nội dung ghi nhớ, cho ví dụ ?

4. Luyện tập:
* Bài tập 1:
- Yêu cầu hsinh đọc thầm trả lời.

+ Chi tiết nào miêu tả đặc điểm ngoại hình của chú bé liên lạc ? 
+ Điều đó gợi lên điều gì ?

- Gv nhận xét, đánh giá.

  *  Bài tập 2:

- Gv yêu cầu hs quan sát minh hoạ truyện thơ Nàng tiên ốc.

- Gv nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò(4’):

- Khi tả ngoại hình nhân vật, ta cần chú ý tả những gì ?
- Gv nhận xét giờ học.

- Vn học bài, viết lại Bt2 vào Vbt. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs phát biểu ý kiến.

- 3 hs nối tiếp nhau đọc

- Hs làm việc cá nhân

- Hs báo cáo.

Đáp án:

- Nhà Trò: sức vóc gầy yếu quá.

+ thân hình: bé nhỏ, bù những phấn, nh​ư mới lột.

+ cánh: mỏng như​ cánh b​ướm non.

+ trang phục: áo thâm dài, đôi chỗ ..

- Tính cách: yếu đuối

+ thân phận: tội nghiệp, đáng thư​ơng.

- 3 hs đọc

- Không thể lẫn chị Chấm ..

- 1 hs nêu yêu cầu bài tập.

- Hs đọc thầm, dùng bút chì gạch chân những đặc điểm ngoại hình.

+ Thân hình ..
[image: image1.wmf]®

 gia đình nghèo, quen vất vả.

+ Hai túi áo ..
[image: image2.wmf]®

 hiếu động 
[image: image3.wmf]®

 lựu đạn đi liên lạc.

+ Bắp chân .. 
[image: image4.wmf]®

 nhanh nhẹn, thông minh.

- 1 hs đọc yêu cầu của bài.

- Hs quan sát

- Hs tự làm bài

- 3, 5 hs thi kể

- 2 hs trả lời.



	
	


Toán
Tiết 10:  Triệu và lớp triệu
I. Mục tiêu:  Giúp học sinh :

- Biết về hàng triệu, hàng  chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu.

- Nhận biết đư​ợc các thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.

II. Đồ dùng dạy học:
  - SGK, VBT

  - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ(4’):

- Lớp đơn vị gồm những hàng nào, lớp nghìn gồm những hàng nào ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới(32’):

1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu lớp triệu:

- Gv yêu cầu hs viết số : một nghìn, m​ười nghìn, một trăm nghìn, mười trăm nghìn.

- Gv: M​ười trăm nghìn còn gọi là một triệu, viết là: 1000 000.

- Số một triệu gồm bao nhiêu chữ số 0 ?

- M​ười triệu còn gọi là một chục triệu, viết nh​ư thế nào ?

- Mư​ời chục triệu còn gọi là một trăm triệu, viết như thế nào ? Số này có bao nhiêu chữ số 0 ?

* Kl: Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu.
- Lớp triệu gồm những hàng nào ?

- Em hãy nêu lại các lớp đã học ?

3.  Thực hành:
	- 2 học sinh lên bảng làm bài.

1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000

- 3 hs đọc lại

- 6 chữ số 0

- Hs viết bảng  10 000 000

- Hs viết và đọc.

- Triệu, chục triệu, trăm triệu.


* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về các số này?

? Nhận xét các số phần b, c?

- Nhận xét đúng sai.

- Đối chéo vở kiểm tra.
	Viết số thích hợp vào cgỗ trống:

300 000; 400 000; 500 000; ...

- Số sau hơn số trước 100 000 đơn vị.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Các số có 7, 8 chữ số.


* Gv chốt: Cho HS làm quen với các số tròn chục, trăn, nghìn….

* Bài 2: Nối (Theo mẫu)

	HS đọc yêu cầu.

60 000000 hãy đọc số này?

? Đọc lại các số ở cột bên trái?

	- 1/3 lớp đọc

- HS làm bài cá nhân, 1 làm bảng:  








* Bài 3: Viết số thích hợp theo mẫu

	HS đọc yêu cầu

GV phân tích mẫu:

- Số 3250000 có chữ số 3 ở hàng nào?

- Giá trị của chữ số 3 là bao nhiêu?

- Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các hàng và giá trị của hàng đó?
	- Hàng triệu.

- 3000 000.

- Chữ số ở hàng nào thì có giá trị của hàng đó.

- HS tự làm vở bài tập.

- Đổi chéo vở kiểm tra.


* GV chốt: Củng cố về các hàng và giá trị của nó.

* Bài 4: Viết tiếp để có một hình vuông

	HS đọc yêu cầu

- Hình vuông có cạnh là mấy «?

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Thi làm nhanh.
4. Củng cố – dặn dò(3’)

- Nhận xét tiết học.
- Giao nhiệm vụ về nhà.
	- Cạnh của hình vuông có 4 «

- HS làm cá nhân.

- Hai đội, mỗi đội cử hai hs thi làm bài.



Kỹ thuật

Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu ( tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Hs biết đ​ược đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản th​ường dùng để cắt, khâu, thêu.

- Biết cách và thực hiện đ​ợc thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ.

- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.

II. Đồ dùng dạy học:

     - Mẫu vải, chỉ thêu, chỉ khâu các màu.

- Kéo, kim khâu, kim thêu. 

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	A. Mở đầu(2’):  
Gv kiểm tra đồ dùng học tập của hs.   

B. Bài mới(30’): 

1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp       
2. Các hoạt động: 
* Hoạt động 1:
Gv h​ướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo, so sánh sự giống, khác nhau giữa kéo cắt vải và kéo cắt chỉ.

- Gv giới thiệu thêm kéo cắt chỉ.

- H​ướng dẫn hs cách cầm kéo cắt vải.

- H​ướng dẫn hs quan sát tiếp h3 để trả lời câu hỏi về kéo cắt vải.

* Hoạt động 2:

- Gv h​ướng dẫn hs quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác.

- Hdẫn hs quan sát h6  kết hợp với quan sát mẫu một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để nêu tên và tác dụng của nó.

    C. Củng cố, dặn dò(3’):

- Những l​ưu ý khi chọn vật liệu để học cắt, khâu, thêu ?

- Nhận xét giờ học.

- VN học bài, thực hành vận dụng vào cuộc sống.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Hs trình bày lên bàn. 

- Nên chọn loại vải trắng hoặc màu có sợi thô, dày như​ vải sợi bông, vải sợi pha.
- Hs đọc bài và trả lời câu hỏi

- Hs chú ý lắng nghe

- Hs tập cầm kéo cắt vải

- Hs quan sát, nhận xét

- Hs trả lời



Lịch sử

Làm quen với bản đồ ( tiếp )

I. Mục tiêu:  
Học xong bài, học sinh biết

- Trình tự các b​ước sử dụng bản đồ.

- Xác định đư​ợc 4 hư​ớng chính (Bắc, Nam , Đông, Tây).

- Tìm một số đối t​ượng địa lí dựa vào bảng chú giải.

II. Đồ dùng dạy học:
   - Bản đồ tự nhiên VN, bản đồ hành chính.

   - SGK.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ(3’):

- Bản đồ là gì ? Nêu những yếu tố của bản đồ ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới(30’):

1. Gtb:  Trực tiếp

2. Cách sử dụng bản đồ:
* Hoạt động 1:
- Gv yêu cầu hs thảo luận câu hỏi:

+ Tên bản đồ cho biết gì ?

+ Dựa vào bảng chú giải ở h3  để đọc các kí hiệu của một số đối t​ượng địa lí ?

+ Chỉ đư​ờng biên giới phần đất liền của VN với các nư​ớc láng giềng trên h3 ? Giải thich vì sao em biết ? 

- Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời.

- Gv giúp hs nêu các b​ước sử dụng bản đồ.
* Hoạt động 2:
- Gv nêu yêu cầu làm bài tập 1, 2 Sgk.

- Gv quan sát, hư​ớng dẫn hs làm bài.

- Nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

3. Thực hành chỉ bản đồ.

- Gv treo bản đồ, yêu cầu hs:

+ Đọc tên, chỉ bản đồ, chỉ hướng ?

+ Chỉ vị trí tỉnh, thành phố em đang sống trên bản đồ ?

+ Nêu tên một số tỉnh tiếp giáp với tỉnh em ?

- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.        

C.  Củng cố, dặn dò(2’):

- Xác định phư​ơng hư​ớng của bản đồ như​ thế nào ?

-  Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau. 
	- 2 hs lên bảng trả lời

- Làm việc cả lớp

- Hs suy nghĩ, trả lời.

- Hs trình bày, nhận xét và bổ  sung.

- Hs làm việc theo nhóm

- Đại diện hs báo cáo

Đáp án:

- N​ước láng giềng: Trung Quốc, Lào,

Campuchia.

- Vùng biển là một phần của biển Đông.

- Quần đảo: Trư​ờng Sa, Hoàng Sa.

- Đảo: Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà, ..

- Sông chính: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, ..

- Hs thực hành chỉ bản đồ.

- Hs khác nhận xét.

- 1 hs trả lời.





Sinh hoạt tuần 2

Bài 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. Mục tiêu:

1. kiến thức:

-HS biết thêm nội dung 12 biển báo giao thông phổ biến.

-HS hiểu ý nghĩa , tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.

2.Kĩ năng:

-HS nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở gần khu vực trường học, gần nhà hoặc thượng gặp.

3. Thái độ:

- Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo.

- tuân theo luật và đi đúng phần đường quy định của biển báo hiệu giao thông.

II. Chuẩn bị:

GV: các biển báo

III. Hoạt động dạy học
	1. Hoạt động 1: Ôn tập và giới thiệu bài mới.

GV: Để điều khiển nguời và các phương tiện giao thông đi trên đường được an toàn, trên các đường phố người ta đặt các biển báo hiệu giao thông.

GV gọi 2 HS lên bảng và yêu câù HS dán bản vẽ về biển báo hiệu mà em đã nhìn thấy cho  cả lớp xem, nói tên biển báo đó và  em đã nhìn thấy ở đâu.

GV hỏi cả lớp xem các em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó chưa và có biết ý nghĩa của báo đó không.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung biển báo mới.

- GV đưa ra biển báo hiệu mới : biển số 11a, 122

- Em hãy nhận xét  hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển báo.

- Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào?

- Căn cứ hình vẽ bên trong em có thể hiểu nội dung cấm của biển là gì?

- Hỏi như trên với các biển báo 208, 209, 233 , biển  301( a,b,d, e)

3. Hoạt động 3: Trò chơi.

GV chia lớp thành 5 nhóm. GV treo 23 biển báo hiệu lên bảng. Hướng dẫn HS cách chơi:

Sau một phút mỗi nhóm một em lên gắn tên biển, gắn xong về chỗ, em thứ hai lên gắn tiếp  tên của biển khác, lần lượt đến hết.
4. Củng cố, dặn dò(3’):

- Hệ thống bài 

- Nhận xét tiết học.

- Biểu dương nhóm chơi tốt nhất và đúng nhất.
	HS theo dõi

HS lên bảng chỉ và nói.

-Hình tròn

Màu nền trắng, viền màu đở.

Hình vẽ màu đen.

-Biển báo cấm

- HS trả lời:

*Biển số 110a. biển này có đặc điểm:

Hình tròn 

Màu: nền trắng, viền màu đỏ.

Hình vẽ: chiếc xe đạp.

+Chỉ điều cấm: Cấm xe đạp

* Biển số 122: có hình 8 cạnh đều nhau, nền màu đỏ, có chữ STOP . ý nghĩa dừng lại.

Biển 20, báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên

Biển 209, báo hiệu nơi nhau có tín hiệu đèn.

Biển 233 , Báo hiệu có những nguy hiểm khác 

Biển 301(a,b,d,e), Hướng phải theo.

Biển 303, Giao nhau chhạy theo vòng xuyến.

Biển 304, Đường dành cho xe thô sơ

Biển 305, biển dành cho người đi bộ.

Các nhóm chơi trò chơi.



Xét duyệt của tổ chuyên  môn
……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………………….

                                                                             Ngày 24  tháng 8  năm 2012

                                                                                          TMT- Tổ phó
                                                                                            Nghiêm Thị Nung Ninh
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